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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết cuả đề tài  

Tiến trình đô thị hóa tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển 

một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Công tác QH đô thị luôn có những 

chuyển biến tích cực nhằm hạn chế những tác động xấu của quá trình 

đô thị hoá theo chiều rộng tại các đô thị ở Việt Nam. Bên cạnh những 

mặt đạt được, công tác quy hoạch vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế, 

chưa thích ứng được những thách thức, thay đổi nhanh chóng của nền 

kinh tế thị trường. Do vậy cần được nghiên cứu, áp dụng bổ sung 

những công cụ, phương pháp thực hiện linh hoạt hơn, để thích ứng 

được những biến đổi và thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Trong thời gian qua, cùng với sự tiếp thu nhanh chóng các kiến 

thức mới, một số phương pháp tiếp cận mới cho công tác QH tại Việt 

Nam được nhiều cơ quan, nhà chuyên môn nghiên cứu áp dụng nhằm 

hạn chế những khiếm khuyết của phương pháp QH truyền thống. Tuy 

nhiên, cho đến nay việc vận dụng thực hiện những phương pháp quy 

hoạch, các công cụ này trong công tác xây dựng và phát triển đô thị 

vẫn chưa đạt được những kết quả mong muốn, những phương pháp 

mới vẫn chưa được thể chế hóa vào bối cảnh của đô thị Việt Nam. 

QHCL là phương pháp tiếp cận năng động, liên tục trong công tác 

quy hoạch, thích ứng với những biến đổi của mọi hoàn cảnh với 

phương thức tiếp cận đa dạng. Việc thực hiện quy trình quy hoạch theo 

phương pháp quy hoạch truyền thống kết hợp với những giá trị của 

phương thức QHCL sẽ được bổ sung, hoàn chỉnh, để quy trình quy 

hoạch linh hoạt hơn, có tính khả thi cao và thích ứng được với những 

thách thức của quá trình đô thị  hóa nhanh tại Việt Nam.  

Việc thực hiện như thế nào, tiến trình ra sao, các cơ sở, nguyên tắc 

được xây dựng như thế nào khi lồng ghép những thế mạnh của QHCL 
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vào hệ thống quy hoạch đô thị Việt Nam nhằm đảm bảo cho việc xây 

dựng và phát triển đô thị thuận lợi là vấn đề cấp thiết của đề tài.  

2.  Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm Hệ thống quy hoạch xây 

dựng đô thị, Quy hoạch chiến lược, Đô thị và Đô thị Biên Hòa.  

3.  Phạm vi nghiên cứu 

Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu tập trung ở cấp độ quy hoạch 

chung xây dựng đô thị, đó là xác định và lồng ghép các giá trị của quy 

hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt 

Nam, vận dụng cụ thể vào trường hợp quy hoạch chung TP. Biên Hòa. 

4. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài luận án đề xuất nghiên cứu “Vận dụng phương thức quy 

hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam 

- Áp dụng cho thành phố Biên Hòa” với các mục tiêu đặt ra bao gồm:  

1/ Đề xuất lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược vào 

quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam. 

2/ Đề xuất nội dung và trình tự xây dựng Tầm nhìn trong quy trình 

quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam. 

3/ Đề xuất những nguyên tắc thực hiện Kế hoạch hành động trong 

quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam.  

4/ Đề xuất những cơ chế cho việc thực hiện giám sát và đánh giá 

công việc thực hiện và thực thi quy trình quy hoạch chung xây dựng 

đô thị Việt Nam.  

Thông qua các mục tiêu trên, luận án sẽ giúp làm rõ về sự lồng 

ghép các giá trị của phương thức QHCL vào quy trình quy hoạch đô 

thị Việt Nam, giúp quy trình QHĐT Việt Nam trở thành một công cụ 

linh hoạt hơn trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
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Luận án sử dụng các phương pháp như: Phương pháp hệ thống, 

phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích, tổng hợp đánh giá 

các thông tin số liệu, phương pháp so sánh, quy nạp. 

5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

Giá trị của đề tài về mặt lý thuyết là thông qua các nội dung phân 

tích, so sánh, kết quả nghiên cứu trong luận án góp phần làm rõ nội 

dung và quy trình quy hoạch xây dựng đô thị cần thiết bổ sung những 

giá trị của QHCL để nó trở nên linh hoạt, mạch lạc và hiệu quả hơn 

khi đối mặt với quá trình toàn cầu hóa. Qua nghiên cứu vận dụng cho 

TP. Biên Hòa sẽ trích lũy kinh nghiệm, rút ra những bài học dùng làm 

tài liệu tham khảo cho các đô thị khác trên cả nước.  

6.  Cấu trúc luận án Cấu trúc luận án bao gồm 3 chương chính, 

phần mở đầu và phần kết luận, kiến nghị. (Hình 0.1) 

CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG THỨC 

QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀO QUY TRÌNH QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM - ÁP DỤNG CHO TP. BIÊN 

HÒA  

1.1 Các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài 

1.1.1 Các thuật ngữ 

a) Phương thức quy hoạch đô thị là cách thức hay là phương 

pháp thực hiện quy hoạch có hệ thống và theo đúng quy tắc phù hợp 

với từng bối cảnh, điều kiện của mỗi đô thị. 

b) Cơ chế là "Cách thức theo đó một quá trình thực hiện".  

c) Quy trình quy hoạch là một loạt các hành động được thực hiện 

từng bước theo một tiến trình nghiên cứu một vấn đề để hoàn thành 

sản phẩm nhằm đem lại những kết quả theo mục tiêu mong muốn. 

d) Quy hoạch cấu trúc là phương thức quy hoạch theo đó người 

ta dự báo các mục tiêu quy hoạch, thường là dài hạn và trung hạn  
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e) Quy hoạch chiến lược là việc nhằm vào các định hướng lớn và 

dài hạn liên quan đến QH vùng, vùng thành phố, hoặc thành phố.  

f) Quy hoạch tham dự là sự cộng tác giữa các đối tác trong đó 

nhấn mạnh đến vai trò của người dân trong việc đóng góp vào kết quả 

của tổ chức môi trường đô thị.  

g) Quy hoạch tích hợp là tích hợp các ngành kinh tế kỹ thuật, xã 

hội, và phát triển không gian với nhau qua những nền tảng chung, 

ngôn ngữ chung và phương pháp làm việc chung trong quy trình QH. 

1.1.2 Khái niệm 

a) Đô thị: Đây là khái niệm có ý nghĩa tổng hợp “Đô thị là sản 

phẩm của văn minh nhân loại phát triển đến một trình độ nhất định, là 

hình thức quần cư phức tạp xuất hiện trong quá trình đô thị hóa, nó 

phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội, 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một 

vùng lãnh thổ, và thậm chí của khu vực”   

b) Lý thuyết quy hoạch: Lý thuyết quy hoạch làm rõ những sự 

thay đổi của QHĐT trong bối cảnh phát triển khác nhau, quy trình làm 

quy hoạch và hệ thống hóa các lý thuyết quy hoạch. Lý thuyết quy 

hoạch bao gồm: Lý thuyết trong quy hoạch, Lý thuyết của quy hoạch, 

và Lý thuyết cho quy hoạch.  

c) QH xây dựng: là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức không 

gian vùng, không gian đô thị và điểm dân cư, hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập môi trường sống thích hợp cho 

người dân sống tại các vùng lãnh thổ đó, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa 

lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, đáp ứng được các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 

d) Quy hoạch đô thị: là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh 

quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng 
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xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân 

sống trong ĐT, được thể hiện thông qua đồ án QHĐT. (Luật QH ĐT) 

e) Quy hoạch xây dựng đô thị: Khái niệm quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng đô thị là có ý nghĩa và vai trò như nhau. 

f) Quy hoạch chung xây dựng đô thị: là việc tổ chức không gian, 

hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và 

nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô 

thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. (Luật QH 

ĐT) 

g) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: là luận chứng 

phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế 

- xã hội hợp lý trên lãnh thổ quốc gia, lãnh thổ nhất định trong một 

thời gian xác định. 

h) Giám sát và Đánh giá quy hoạch:  

- Giám sát quy hoạch là quá trình theo dõi, thu thập và phân tích 

thông tin liên tục nhằm cung cấp cho các Bên các diễn biến trong quá 

trình thực hiện và thực thi quy trình quy hoạch. 

- Đánh giá quy hoạch là quá trình xác định tính khả thi, mức độ 

phù hợp và mức độ hoàn thành của các công đoạn thực hiện theo các 

mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định, cũng như xem xét các tác động, ảnh 

hưởng từ bối cảnh luôn biến động của khu quy hoạch. 

i) Tầm nhìn (Vision) là mô tả về một tương lai lý tưởng mong 

muốn, là một tuyên bố phản ánh khát vọng của thành phố bằng ngôn 

ngữ khái quát và sáng tạo. Tầm nhìn của thành phố vừa là lý tưởng, 

vừa mang tính thực tế. Tầm nhìn của thành phố là một tuyên bố mang 

tính khái quát, bao quát toàn bộ những mong muốn của mọi người về 

thành phố của họ trong tương lai.  
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k) Kế hoạch hành động (Action planning) là chỉ một nhóm những 

hành động mà được biết như là sự lựa chọn chiến lược, được thiết lập 

và thống nhất bởi nhóm thực hiện, với mục tiêu nó phải được thực 

hiện. Một mặt để có một sự tán thành một chiến lược rõ ràng, mặt khác 

để trình bày kế hoạch hành động chi tiết, duy trì sự cam kết và bảo 

đảm nguồn lực được yêu cầu.  

1.2 Tổng quan về công tác quy hoạch đô thị Việt Nam  

1.2.1 Khái quát hệ thống quy hoạch Việt Nam 

Hệ thống quy hoạch Việt Nam theo pháp lý hiện hành đang thực 

hiện song song nhiều loại quy hoạch gồm: Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội các cấp với các cấp quản lý điều hành thuộc Bộ Kế 

hoạch đầu tư; Quy hoạch xây dựng các cấp thuộc Bộ xây dựng; Quy 

hoạch sử dụng đất thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường; Quy hoạch 

các lãnh vực chuyên ngành thuộc các Bộ chuyên ngành.  

1.2.2 Tiến trình phát triển hệ thống QHĐT VN (1986-2015) 

Trong thời gian qua, công tác QHĐT của Việt Nam đã có những 

thay đổi khá mạnh cả về lượng cũng như về chất. Các cơ quan chức 

năng đã liên tục cải tiến quy trình quy hoạch, nhiều chính sách, khung 

QH, các nghị định, quyết định, thông tư,... cho đến Luật QHĐT cũng 

đã được công bố triển khai cho công tác xây dựng và phát triển đô thị.  

Từ quyết định 322/1993-QĐ/ĐT và Nghị định 91-CP ngày 

17/08/1994 của Chính phủ về công tác quy hoạch còn nhiều bất cập 

đã được thay thế bằng Nghị định 08/2005 NĐ-CP vẫn chưa thích ứng 

được những diễn biến phức tạp của đô thị. Luật QHĐT ngày 

17/06/2009, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý QHĐT, đã tiếp tục cải tiến công tác QHĐT.  

1.2.3 Phương thức quy hoạch đô thị của Việt Nam 
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Phương thức QHĐT của Việt Nam vẫn còn theo lối quy hoạch 

truyền thống - quy hoạch tổng thể, quy hoạch dựa vào tiêu chuẩn và 

năng lực của nhà chuyên môn và nhà quản lý, chính trị mà chưa thật 

sự linh hoạt, khó đáp ứng được tính chất phức tạp của đô thị.  

1.2.4 Nội dung và quy trình QH chung đô thị của Việt Nam  

Căn cứ vào Luật quy hoạch đô thị thì đồ án quy hoạch chung được 

thực hiện ở 4 nhóm gồm: Thành phố trực thuộc trung ương; Thành 

phố thuộc tỉnh, thị xã; Thị trấn; Đô thị mới. Tuy nhiên, về cơ bản các 

nhóm đồ án này đều được thực hiện theo một quy trình hầu như tương 

tự nhau gồm 4 giai đoạn như sau: (Hình 1.6) 

Giai đoạn 1: Lập nhiệm vụ quy hoạch 

Giai đoạn 2: Lập đồ án quy hoạch 

Giai đoạn 3: Quy định quản lý xây dựng (ra quyết định) 

Giai đoạn 4: Tổ chức thực hiện – Đánh giá. 

Quy trình quy hoạch phân chia các giai đoạn với việc khống chế 

thời gian thực hiện rất chi tiết, song trong thực tế khó có thể thực hiện 

đúng tiến độ. Công tác quản lý lập và thẩm định đồ án QH vẫn theo 

phương thức cũ với những thủ tục cứng nhắc. Quy trình QH vì thế còn 

khá hạn chế trong việc thực hiện, cần có những bổ sung, cải tiến để có 

thể thích ứng với bối cảnh phát triển cho các đô thị Việt Nam. 

1.2.5 Thực trạng về công tác giám sát và đánh giá trong quy 

trình quy hoạch đô thị Việt Nam  

Công tác giám sát và đánh giá việc thực hiện và thực thi quy hoạch 

hầu như chưa được triển khai theo suốt quy trình. 

1.3 Tổng quan phương thức quy hoạch chiến lược  

1.3.1 Tiến trình phát triển của phương thức QHCL 

Chiến lược được sử dụng đầu tiên trong quân sự. Từ những năm 

1950-1960 khái niệm chiến lược được chuyển từ quân sự, chính trị 
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sang kinh tể, xã hội. Cuối thập niên 1980, quy hoạch chiến lược phát 

triển trong lãnh vực đô thị. 

1.3.2 Các đặc điểm của quy hoạch chiến lược  

- Quy hoạch chiến lược cung cấp một khung xác định tầm nhìn và 

những chiến lược dài hạn có tính hiện thực  

- Quy hoạch chiến lược sử dụng phương pháp phân tích có phê 

phán môi trường của hệ thống để xác định các điểm mạnh và điểm 

yếu, tiềm năng và rủi ro  

- Quy hoạch chiến lược không những đòi hỏi sự phối hợp đa ngành 

mà còn mời gọi tất cả các đối tác cùng tham gia vào việc quy hoạch 

từ cả hai lĩnh vực công và tư nhân  

- Quy trình quy hoạch chiến lược là một quy trình liên tục, là "một 

khung bao gồm các đề nghị cho hành động trung và dài hạn và một cơ 

chế cho quy hoạch chi tiết ngắn hạn. 

1.3.3 Nội dung và quy trình của quy hoạch chiến lược  

Trên cơ sơ các quy trình QHCL từ Luận án tiến sĩ Đỗ Phú Hưng, 

2004, khung QHCL từ nguồn Civicus, Tài liệu phát triển kinh tế địa 

phương thông qua quy hoạch chiến lược do UN-HABITAT thực hiện, 

Quy hoạch cấu trúc chiến lược - Jef van den Broeck, CDS -Viện Phát 

triển Bền vững Đại học Công nghệ Sydney và các tài liệu liên quan 

khác để tổng hợp quy trình QHCL điển hình gồm 4 giai đoạn (Hình 1.14) 

Giai đoạn 1: Giai đoạn xác định vấn đề  

Giai đoạn 2: Phân tích, đánh giá, xây dựng tầm nhìn, mục tiêu. 

Giai đoạn 3: Lựa chọn chiến lược, xây dựng kế hoạch hành động. 

Giai đoạn 4: Triển khai, đánh giá 

1.3.4 Những giá trị của quy hoạch chiến lược 

- Tính hệ thống và liên tục của quy trình quy hoạch 

- Xây dựng tầm nhìn và kế hoạch hành động 
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- Tham vấn và tham gia trong quy trình quy hoạch 

- Việc giám sát và đánh giá trong quy trình quy hoạch 

1.4 Tổng quan nghiên cứu áp dụng QHCL ở Việt Nam 

1.4.1 Tình hình nghiên cứu quy hoạch chiến lược ở Việt Nam  

- Tác giả Nguyễn Đăng Sơn đã xuất bản các tác phẩm có các nội 

dung về QHCL đã cung cấp nhiều nội dung có ý nghĩa về mặt lý luận 

có tính học thuật trong công tác quản lý, xây dựng và phát triển ĐT.  

- Tác giả Võ Kim Cương cùng nhóm nghiên cứu đã đề xuất Quy 

trình CDS là quy trình đô thị kết hợp bao gồm tám bước chính tích 

hợp quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng nhằm tránh được 

sự chồng chéo và trùng lắp bởi nhiều loại quy hoạch,…có ý nghĩa cho 

việc áp dụng cho các cơ sở lý luận của các chủ đề có liên quan. 

- Tài liệu hướng dẫn xây dựng CDS ở Việt Nam do Viện Phát triển 

Bền vững Đại học Công nghệ Sydney (2007),  đã cung cấp một khung 

quy trình theo phương thức QHCL cho các đô thị ở Việt Nam.  

- Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu đã trình bày một số vấn đề về quy 

trình và phương pháp làm quy hoạch đô thị. Tác giả đã nhận định rằng 

cần có sự đổi mới từ tư duy bên trong trong cách làm quy hoạch Việt 

Nam. Quy hoạch đô thị sẽ thành công khi đảm bảo tính chiến lược 

trong cả quá trình lập và quản lý thực hiện. 

- Tác giả Nguyễn Hồng Thục đã trình bày: Quy hoạch chiến lược 

tích hợp và khả năng áp dụng trong hệ thống quy hoạch tại Việt Nam. 

Tác giả nhận định việc áp dụng quy hoạch chiến lược ở Việt Nam là 

con đường gần như duy nhất mang hiệu quả và khả thi quy hoạch. 

1.4.2 Chiến lược phát triển thành phố ở Việt Nam: CDS có thể 

đặc biệt áp dụng được ở Việt nam khi nền kinh tế chuyển đổi sang 

kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng thị trường. CDS mới được thực 
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hiện cho các thành phố từ 1990 với những mức độ thành công khác 

nhau, trong đó CDS Nam Định là thành công hơn cả.  

1.5 Tổng quan về thành phố Biên Hòa và công tác quy hoạch 

của thành phố Biên Hòa  

1.5.1 Tổng quan về thành phố Biên Hòa   

Biên Hòa là đô thị loại I thuộc tỉnh Đồng Nai với dân số trên một 

triệu người, có lịch sử phát triển hơn 300 năm. Hiện nay TP. Biên Hòa 

là Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, đầu 

mối giao thông của tỉnh Đồng Nai, là một thành phố công nghiệp lớn 

của cả nước và là một trung tâm của vùng trọng điểm kinh tế ở phía 

Nam, là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam và của cả nước. 

1.5.2 Tổng quan công tác quy hoạch thành phố Biên Hòa 

Công tác quy hoạch đô thị tại thành phố Biên Hòa được thực hiện 

theo hệ thống pháp lý Việt Nam. Đồ án quy hoạch chung đã được thực 

hiện 3 lần, quy hoạch phân khu được thực hiện hầu như phủ kín giai 

đoạn trước quy hoạch điều chỉnh chung thành phố Biên Hòa 2014. 

Hiện thành phố Biên Hòa tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch phân 

khu theo đồ án quy hoạch chung vừa được phê duyệt. 

1.6 Tổng hợp và xác định mục tiêu nghiên cứu 

Như các nội dung đã phân tích ở trên, cần thiết phải có những cải 

thiện quy trình quy hoạch Việt Nam theo hướng quy hoạch hành động, 

quy hoạch thực thi gắn liền với những hoạt động xây dựng và phát 

triển đô thị, thích hợp với bối cảnh của đô thị trong từng giai đoạn 

thông qua việc tích hợp những giá trị của phương thức quy hoạch chiến 

lược. Qua đó, mục tiêu nghiên cứu của đề tài được xác định như sau: 

- Mục tiêu thứ nhất: Đề xuất lồng ghép những giá trị của quy 

hoạch chiến lược vào quy trình QH chung xây dựng đô thị Việt Nam. 
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- Mục tiêu thứ hai: Đề xuất nội dung và trình tự Xây dựng tầm 

nhìn trong quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam. 

 - Mục tiêu thứ ba: Đề xuất những nguyên tắc thực hiện kế hoạch 

hành động trong quy trình QH chung xây dựng đô thị Việt Nam.  

- Mục tiêu thứ tư: Đề xuất những cơ chế cho việc thực hiện giám 

sát và đánh giá công việc thực hiện và thực thi quy trình quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Việt Nam  

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG 

THỨC QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀO QUY TRÌNH QUY 

HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

2.1 Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu  

Do đặc thù của luận án là nghiên cứu những vấn đề liên quan đến 

các quy trình QHXDĐT, do đó luận án sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu như sau: Phương pháp hệ thống; Phương pháp chuyên gia; 

Phương pháp phân tích, tổng hợp đánh giá các thông tin số liệu; 

Phương pháp so sánh, quy nạp; và một số công cụ liên quan khác.  

2.2 Cơ sở khoa học 

2.2.1 Cơ sở khoa học về việc  đề xuất lồng ghép những giá trị 

của quy hoạch chiến lược vào quy trình QHCXDĐT Việt Nam 

2.2.1.1 Cơ sở pháp lý về việc lập QHXDĐT Việt Nam 

Để thực hiện một đồ án QHĐT cần tuân theo các cơ sở pháp lý 

hiện hành là các Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, tiêu chuẩn...  

2.2.1.2 Quy trình quy hoạch của Ian Bracken 

Quy hoạch đô thị như là một hoạt động có tính hệ thống, có thể dự 

đoán trước sự thay đổi. Đặc tính của quy trình QHĐT là trung lập và 

hướng theo quan điểm giải quyết vấn đề xã hội rõ ràng hơn, đó là bởi 

sự thừa nhận tầm quan trọng của “giá trị”.  
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Tác giả đề nghị quy trình kết hợp các hoạt động có tính cách quy 

chuẩn và thực tế trong quy hoạch nhằm có tác động tích cực của các 

hoạt động tích hợp cho quy trình quy hoạch.  

2.2.1.3 Cơ sở thực tiễn 

- Quy hoạch đô thị chiến lược Tại Châu Mỹ La Tinh – Những kinh 

nghiệm về việc xây dựng và giải quyết vấn đề tương lai, tác giả Florian 

Steinberg – HIS Rotterdam 11/2002  

- Chiến lược trung tâm vùng Ipswich, Bang Queensland, nước Úc 

đã áp dụng cơ sở của phương thức quy hoạch chiến lược vào quy 

trình thực hiện (giai đoạn 4) một cách linh hoạt, thích hợp với điều 

kiện kinh tế xã hội môi trường của Ipswich.  

- Quy trình quy hoạch chiến lược tại Hong Kong đã được thực hiện 

trên mười năm ở quy mô toàn bộ lãnh thổ Hong Kong sau khi có sự 

hợp nhất với Trung Quốc từ năm 1997. 

- Quy trình CDS tại Cần Thơ 2006-2007 

- Quy trình CDS tại Nam Định 2004-2006 

2.2.2 Cơ sở khoa học về việc xây dựng tầm nhìn trong quy trình 

quy hoạch chung xây dựng đô thị 

2.2.2.1 Vai trò của tầm nhìn trong quy trình quy hoạch  

Tầm nhìn được ví như “Kim chỉ nam” chỉ dẫn  cho tiến trình thực 

hiện và thực thi các bước trong quy trình quy hoạch luôn theo các mục 

tiêu, chiến lược, hành động… từ nội dung tầm nhìn được thiết lập một 

cách rõ ràng, chính xác với sự tham gia của các bên liên quan trong 

quy trình quy hoạch chiến lược. Do đó, Tầm nhìn đóng một vai trò 

quan trọng trong quy trình quy hoạch chiến lược. 

2.2.2.2 Những nguyên tắc và yêu cầu cho việc xây dựng Tầm 

nhìn 

(1) Các nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng tầm nhìn 
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- Tầm nhìn cần phải ngắn gọn và dễ hiểu;  

- Tầm nhìn tạo nên dấu ấn, vị thế của TP trên trường quốc tế; 

- Tầm nhìn có khả năng tập hợp lực lượng trong cộng đồng;  

- Tầm nhìn cần không thay đổi trong vòng 10 năm;  

- Tầm nhìn phải là động cơ thúc đẩy cho các hành động ngắn hạn.  

(2) Các yêu cầu để đạt Một Tầm nhìn tốt 

Việc xây dựng Tầm nhìn yêu cầu mọi người từ những quan điểm 

và vị trí khác nhau, cùng nhau cân nhắc những giá trị và ưu tiên khác 

nhau, chia sẻ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.  

(3) Xây dựng Tầm nhìn có sự tham gia   

Việc xây dựng Tầm nhìn phải được thực hiện với sự tham gia của 

các bên liên quan bao gồm các nhóm chính quyền, đại diện cộng đồng 

dân cư, các tổ chức tư nhân, cơ quan chuyên môn nhằm tạo ra những 

ý tưởng chính của Tầm nhìn có nội dung bao hàm định hướng phát 

triển của khu quy hoạch với sự đồng thuận và cam kết cao từ các Bên. 

2.2.2.3 Quy trình thiết lập Tầm nhìn 

Theo tài liệu của UN-Habitat về thiết lập Tầm nhìn như là công cụ 

quy hoạch có sự tham gia và bài học từ thực tế của Kosovo, 2012, quy 

trình thiết lập tầm nhìn được thực hiện như là một chu trình.  

2.2.3 Cơ sở khoa học về việc triển khai kế hoạch hành động 

trong quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 

  2.2.3.1 Những nguyên tắc chính và thành phần chủ yếu của 

kế hoạch hành động 

- Các hoạt động luôn thống nhất; Có khả năng huy động sẵn sàng 

và dễ dàng, phù hợp với những cơ chế và thể chế hiện hành; Có quy 

trình thu thập hệ thống tư liệu nhanh, hiệu quả; Xây dựng khung thời 

gian phù hợp; Kế hoạch hành động kết hợp hài hòa những hành động. 

- Thành phần chủ yếu của lập kế hoạch hành động trong QTQH 
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2.2.3.2 Thành phần nhóm thực hiện và các yêu cầu chính trong 

việc lập kế hoạch hành động 

- Thành viên tham gia vào nhóm lập kế hoạch hành động bao 

gồm đại diện của các bên liên quan và quan tâm. 

- Các yêu cầu cơ bản của kế hoạch hành động 

Tính cụ thể; Tính đo lường được; Tính có thể đạt được; Tính thực 

tế; Khung thời gian. 

2.2.3.3 Quy trình điển hình lập kế hoạch hành động 

Lập kế hoạch hành động có thể thực hiện theo quy trình điển hình 

như sau:  Xây dựng chiến lược - Xây dựng danh mục các dự án có thể 

thực hiện - Thiết lập các dự án ưu tiên - Đánh giá khả năng tài chính - 

Chi tiết hoá Kế hoạch. 

2.2.4 Cơ sở khoa học cho việc thực hiện công tác giám sát và 

đánh giá công việc thực hiện và thực thi quy trình QHCXDĐT 

 2.2.4.1 Mối quan hệ giữa quy hoạch và đánh giá 

Quy hoạch và đánh giá là hai khái niệm không thể tách rời. Đánh 

giá là một khía cạnh được thiết lập cho việc thực hành quy hoạch. Bất 

kỳ quy trình lập quy hoạch nào cũng bao gồm nhiều giai đoạn đánh 

giá, sử dụng một hoặc nhiều phương pháp để đưa ra những quyết định 

cho kết quả thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả cao. 

2.2.4.2 Nguyên tắc chung của Giám sát và Đánh giá quy hoạch 

- Tiến trình thực hiện chuyên biệt  

- Quy trình liên tục  

- Tham vấn và tham gia 

2.2.4.3 Những thành phần chính của Giám sát và đánh giá 

- Đặt mục tiêu cho giám sát và đánh giá 

- Lập kế hoạch cho hệ thống giám sát và đánh giá cho mỗi giai 

đoạn, các bước và toàn bộ quy trình quy hoạch 
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- Thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá 

- Rà soát hệ thống giám sát và đánh giá.  

2.2.4.4 Phương pháp đánh giá quy hoạch đô thị 

a. Phương pháp loại trừ là một cách giảm nhẹ sức ép của việc 

đánh giá với quy hoạch. 

b. Phương pháp “checklist” thiết lập một bảng câu hỏi để xác 

định xem tất cả các yếu tố có liên quan trong đồ án quy hoạch.  

c. Phương pháp so sánh lợi thế xác định giá trị dựa trên phân tích 

lợi thế của các yếu tố đang được xem xét trong công tác đánh giá. 

d. Phân tích SWOT là một công cụ được sử dụng khá phổ biến 

trong mọi lãnh vực kinh tế, xã hội, môi trường… trong việc xây dựng 

phát triển đô thị. 

e. Phương pháp Ma trận là sự phát triển ứng dụng của các bảng 

kiểm tra, là sự đối chiếu từng hoạt động của đồ án với từng thông số, 

chỉ tiêu…để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân hậu quả.    

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ VẬN DỤNG 

PHƯƠNG THỨC QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀO QUY 

TRÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM - ÁP 

DỤNG CHO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

3.1 Đề xuất lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược 

vào quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 

Phân tích về nội dung trong mỗi giai đoạn của 2 quy trình tác giả 

đề xuất lồng ghép các giá trị của quy hoạch chiến lược vào quy trình 

quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam. (Hình 3.3, 3.4) 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn lập nhiệm vụ QHCXDĐT, là giai đoạn 

xác định vấn đề cần tích hợp phần xác định các bên liên quan và tham 

gia và các cách thức thực hiện mang tính linh hoạt của QHCL. 

- Giai đoạn 2: Giai đoạn lập đồ án QHCXDĐT 



16 

 

QHCXDĐT phân thành 2 nhóm: Nhóm 1 bao gồm các nội dung 

phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng; xác định tính chất, 

mục tiêu, động lực phát triển và xác định quy mô đô thị theo định 

hướng. Nhóm 2 bao gồm những nội dung còn lại. 

Nội dung xây dựng “Tầm nhìn” được đề nghị lồng ghép vào nhóm 

1 của quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 

Lồng ghép nội dung kế hoạch hành động vào nhóm 2 thuộc giai 

đoạn 2 của quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị, kết hợp với 

nội dung đề xuất các chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực 

hiện sẽ đáp ứng được tiến trình thực hiện có tính thực tiễn và khả thi 

cao. 

- Giai đoạn 3: Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng 

đô thị: Công tác này cần kết hợp với nội dung của kế hoạch hành động 

vào quá trình triển khai xây dựng theo đúng quy hoạch. 

- Giai đoạn 4: Tổ chức thực hiện – Đánh giá 

Đồ án quy hoạch đủ điều kiện cho việc công bố và triển khai công 

tác thực thi đồ án quy hoạch. Việc giám sát và đánh giá yêu cầu thực 

hiện thường xuyên. 

3.2 Đề xuất nội dung và trình tự Xây dựng tầm nhìn trong quy 

trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 

3.2.1 Những nguyên tắc xây dựng Tầm nhìn 

(1) Tầm nhìn phải có nội dung phù hợp với định hướng của cấp 

quy hoạch cao hơn trong hệ thống quy hoạch Việt Nam. 

(2) Tầm nhìn phải ngắn gọn và dễ hiểu. 

(3) Tầm nhìn phải có sự đồng thuận của các thành phần tham gia 

trong khu vực lập quy hoạch và các tổ chức liên quan trong việc thực 

hiện quy trình quy hoạch. 

3.2.2 Quy trình xây dựng tầm nhìn 
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Bước 1: Công tác chuẩn bị 

- Thành lập nhóm thực hiện 

- Nhiệm vụ thực hiện: Đề xuất nhiệm vụ của nhóm thực hiện   

- Lập kế hoạch cho việc xây dựng tầm nhìn:  

+ Lập kế hoạch cho những bước quan trọng - những việc cần làm 

và thứ tự như thế nào? Thời gian nào thì hoàn thành? Ai làm gì? 

+ Lập kế hoạch truyền thông 

+ Phân công công việc và trách nhiệm: Phân công công việc cụ thể 

và trách nhiệm cho từng nhóm nhỏ cũng như các thành viên trong quá 

trình thực hiện đồ án.  

Bước 2: Xác định các bên liên quan và phương thức tham gia 

- Các bên liên quan 

- Vai trò của các bên liên quan: gồm các cấp chính quyền; các 

thành phần tư nhân; các cơ quan chuyên môn; cộng đồng địa phương. 

- Phương thức tham gia 

Bước 3: Đề xuất nội dung tầm nhìn 

- Các yêu cầu cơ bản của nội dung tầm nhìn tốt 

- Xác định các dự liệu đầu vào 

- Xác định nội dung tầm nhìn cho khu vực lập quy hoạch 

Nếu hội nghị thống nhất và chọn lựa được nội dung tầm nhìn, tầm 

nhìn sẽ được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Nếu còn nhiều ý kiến 

chưa đồng thuận thì sẽ được nhóm thực hiện tiếp thu và điều chỉnh lại 

nội dung tầm nhìn cho khu QH trước khi ra quyết định cuối cùng.  

Bước 4: Tham vấn và tham gia xây dựng tầm nhìn 

Bước 5: Hoàn chỉnh nội dung tầm nhìn 

Bước 6: Ra quyết định tầm nhìn của khu quy hoạch 

3.3 Đề xuất những nguyên tắc thực hiện kế hoạch hành động trong 

quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 
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3.3.1 Kế hoạch hành động phải mang tính thực tiễn và đảm bảo 

đạt được kết quả theo Tầm nhìn, mục tiêu đã chọn  

3.3.2 Tham vấn và tham gia của các bên liên quan 

3.3.3 Hình thành danh mục các dự án và phương thức thực 

hiện 

Kế hoạch hành động phải được thiết lập một cách linh hoạt, thích 

hợp cho từng nhóm đối tượng nhằm đạt được một sự cam kết cao, thúc 

đẩy tiến trình đầu tư thực hiện theo đúng kế hoạch. 

3.3.4 Kế hoạch hành động phải thúc đẩy chương trình đầu tư 

đa ngành 

Chương trình đầu tư đa ngành là tiến trình phối hợp và thiết lập các 

dự án ưu tiên xây dựng cơ bản từ ngân sách chính thức theo mục tiêu 

đã được thiết lập. Nó giúp chuyển hóa các kế hoạch phát triển theo 

QH thành ngân sách đầu tư hàng năm và các chỉ tiêu cụ thể cho xây 

dựng cơ bản của các dự án ưu tiên được chọn lọc triển khai.  

3.4 Đề xuất những cơ chế cho việc thực hiện giám sát và đánh 

giá công việc thực hiện và thực thi quy trình QHCXDĐT Việt Nam 

3.4.1 Những nguyên tắc cho việc giám sát và đánh giá quy 

hoạch cho đồ án QHCXDĐT tại Việt Nam  

 3.4.1.1 Công tác giám sát và đánh giá được thực hiện liên tục 

tuần hoàn qua các giai đoạn sau 

- Trước khi thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị: 

Công tác đánh giá trong việc tuyển chọn tư vấn về quy hoạch xây 

dựng đô thị được thực hiện theo các cơ sở pháp lý hiện hành  

- Trong quá trình thực hiện đồ án QH chung xây dựng đô thị: 

Quy trình QHCXDĐT bao gồm 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 và 2 đã 

có những bước theo dõi và đánh giá được quy định trong Luật QHĐT, 

nhưng quá trình thực hiện còn mang tính hình thức. Song, cần phải 
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thiết lập việc giám sát và đánh giá liên tục cho các bước thực hiện, nội 

dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần lồng ghép việc giám sát và 

đánh giá thành những cơ chế, chính sách cụ thể để quy trình thực hiện 

đạt được hiệu quả cao. 

Khối lượng thực hiện đồ án trong giai đoạn này khá lớn, đòi hỏi sự 

kết hợp nghiên cứu thực hiện đồng bộ của đơn vị tư vấn và các bên 

liên quan để có thể đưa ra những kết quả tốt nhất cho đồ án quy hoạch. 

Để công tác giám sát và đánh giá quy hoạch được liên tục và hiệu 

quả thì trong thời gian tới đề nghị có những cơ chế hợp tác tốt hơn 

giữa nhóm thực hiện đồ án quy hoạch với hoạt động giám sát của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua 

QĐ 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và những cơ sở pháp lý khác tại 

thời điểm thực hiện dự án. 

- Trong quá trình thực thi đồ án QHCXDĐT sau khi công bố 

QH, tổ chức thực hiện và đánh giá. 

3.4.1.2 Tham vấn và tham gia trong công tác giám sát và đánh 

giá quy hoạch 

Thực hiện dựa trên lợi ích của những nhóm khác nhau trong xã hội, 

từ đó thu hút sự tham gia của các thành phần liên quan trong xã hội 

vào quá trình giám sát và đánh giá QH để mang lại kết quả cao nhất.  

3.4.2 Lựa chọn phương pháp đánh giá quy hoạch cho đồ án 

quy hoạch xây dựng đô thị tại Việt Nam 

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá quy hoạch hết sức cần thiết 

cho từng giai đoạn, từng bước cụ thể để đạt hiệu quả tối đa. Phương 

pháp đánh giá cho quy trình quy hoạch thực hiện cho từng bước như 

sau: Bước đánh giá tổng hợp hiện trạng khu quy hoạch; Xây dựng tầm 

nhìn; Thiết lập các mục tiêu cho khu quy hoạch; Thiết lập các nội dung 

theo yêu cầu của quy trình quy hoạch.  
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3.5 Bàn luận về giá trị ứng dụng thực tiễn của các kết quả 

nghiên cứu vào quy trình quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Biên Hòa 

3.5.1 Phân tích và Đánh giá đồ án Điều chỉnh QH chung TP. 

Biên Hòa giai đoạn 2010-2030 và tầm nhìn đến 2050 (Hình 3.11) 

- Phương thức thực hiện:  

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Biên Hòa được thực hiện 

theo pháp lý hiện hành. Các nội dung và trình tự thực hiện rất chi tiết 

dựa trên những cơ sở pháp lý quy định về các chính sách, nguyên tắc, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn… Do đó quy trình quy hoạch đã được thực hiện 

theo lối quy hoạch toàn diện kết hợp với phương thức tham dự thông 

qua việc lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan có liên quan và đại diện 

cộng đồng dân cư.  

Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung: Nội dung đồ án quy 

hoạch thực hiện rất chi tiết, đáp ứng các thành phần theo cơ sở pháp 

lý quy định trong nội dung của quy trình quy hoạch chung. Tuy nhiên 

quá trình thực hiện cho thấy luôn có sự không thống nhất giữa các 

Bên, có nhiều công tác lặp lại nhiều lần. 

Công tác giám sát và đánh giá: chưa có một cơ chế giám sát và 

đánh giá đồ án ngay từ đầu thực hiện đồ án. Quá trình thực hiện đã có 

một số hạn chế trong công tác giám sát và đánh giá, đồ án phải kéo dài 

thời gian nhiều so với quy định. Đồ án vẫn chưa có bước xây dựng 

tầm nhìn cho thành phố Biên Hòa cũng như chưa có thiết lập kế hoạch 

hành động cho quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. 

Công tác tham vấn và tham gia: Chưa thật sự có các hoạt động 

triển khai cho việc tham gia của các Bên. Đây là một hạn chế đáng kể 

đối với một đồ án quy hoạch khi mà vai trò của cộng đồng không được 

quan tâm đúng mức. 
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3.5.2 Đề xuất lồng ghép những giá trị của QHCL vào quy trình 

quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa  

Đề xuất quy trình điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa 

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở lồng ghép 

các giá trị của quy hoạch chiến lược là: (Hình 3.12) 

Giai đoạn 1: Lập nhiệm vụ quy hoạch, về cơ bản là theo nội dung 

đã được phê duyệt. 

Giai đoạn 2: Lập đồ án quy hoạch. Giai đoạn này trước tiên cần bổ 

sung các bên liên quan. Tiếp theo là lồng ghép nội dung xây dựng Tầm 

nhìn cho TP. Biên Hòa. Sau đó lồng ghép nội dung xây dựng Kế hoạch 

hành động nhằm chuyển hóa các nội dung QH thành các kế hoạch, các 

chương trình hành động cụ thể trong việc thực thi đồ án quy hoạch. 

Giai đoạn 3: Quy định quản lý theo quy hoạch chung. Sau khi kế 

hoạch hành động được thông qua cần bổ sung những nội dung về kế 

hoạch hành động trong quy định quản lý để tổ chức thực hiện. 

Giai đoạn 4: Tổ chức thực hiện, đánh giá. Cần có những bổ sung 

cho công tác giám sát và đánh giá liên tục.  

3.5.3 Xây dựng tầm nhìn cho thành phố Biên Hòa  

Trong phạm vi nghiên cứu của phần này nhằm cung cấp cơ sở cho 

việc đề xuất quy trình xây dựng tầm nhìn cho thành phố, nghiên cứu 

sinh chỉ thực hiện ở một số cơ sở phân tích và đề xuất một số nội dung 

cơ bản cho việc xây dựng Tầm nhìn cho thành phố Biên Hòa.  

3.5.4 Thiết lập kế hoạch hành động cho việc thực thi đồ án quy 

hoạch chung thành phố Biên Hòa 

Trong phạm vi giới hạn của luận án, nghiên cứu sinh thực hiện ở 

mức độ xác định việc cần thiết và nêu ra các nguyên tắc cơ bản cho 

việc xây dựng kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện cho việc đề xuất 

quy trình quy hoạch chung thành phố  Biên Hòa. 
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3.5.5 Xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá cho việc thực hiện 

bổ sung và thực thi quy trình QH chung thành phố Biên Hòa 

 Để cho công tác giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung 

bổ sung và thực thi quy trình quy hoạch chung thành phố Biên Hòa 

cần thiết phải xây dựng cơ chế rõ ràng theo lộ trình đề xuất ở phần kết 

quả. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án nghiên cứu sinh đề xuất 

một số nội dung cơ bản cho công tác giám sát và đánh giá đối với quy 

trình quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận: Qua toàn bộ quá trình nghiên cứu, luận án đúc kết lại 

một số kết quả như sau: 

1.1 Đề xuất lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược 

vào quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 

Luận án đã phân tích và hệ thống hóa quy trình quy hoạch chung 

xây dựng đô thị Việt Nam cũng như quy trình quy hoạch chiến lược 

Luận án đề xuất lồng ghép những giá trị của QHCL bao gồm những 

đặc tính linh hoạt của QHCL với quy trình vận hành theo quy trình 

liên tục luôn có sự tham gia và tham vấn của các bên liên quan và các 

nội dung thiên về quy hoạch hành động có khả năng thích ứng với 

những thay đổi trong quá trình phát triển đô thị. Cụ thể là lồng ghép 

nội dung xây dựng tầm nhìn, kế hoạch hành động, công tác giám sát 

và đánh giá quy hoạch trong việc thực hiện và thực thi đồ án quy 

hoạch. 

1.2 Nội dung và trình tự Xây dựng tầm nhìn trong quy trình 

quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam 

Luận án đã xác định những nội dung và trình tự xây dựng tầm nhìn 

gắn liền với quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam, qua 



23 

 

đó làm cơ sở cho việc thực hiện xây dựng tầm nhìn trong quy trình 

quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam. 

1.3 Thiết lập những nguyên tắc thực hiện kế hoạch hành động 

trong quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam  

Thiết lập kế hoạch hành động trong quy trình quy hoạch sẽ chuyển 

hóa quy hoạch thành kế hoạch, những chiến lược dài hạn thành những 

hành động ngắn hạn, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án cụ thể 

theo đúng tiến trình trong kế hoạch hành động. Luận án đề xuất những 

nguyên tắc thực hiện kế hoạch hành động  

1.4 Đề xuất những cơ chế cho việc thực hiện giám sát và đánh 

giá công việc thực hiện và thực thi quy trình QHCXDĐT Việt Nam 

Luận án xác định vai trò quan trọng của công tác giám sát và đánh 

giá, đề xuất những nguyên tắc cho việc giám sát và đánh giá quy hoạch 

cho đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị tại Việt Nam. 

1.5 Vận dụng kết quả của các mục tiêu vào quy trình quy hoạch 

chung thành phố Biên Hòa  

Luận án đã trình bày được quy trình quy hoạch chung thành phồ 

Biên Hòa trên cơ sở lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược 

và những nội dung mang tính hương dẫn về xây dựng tầm nhìn cho 

thành phố Biên Hòa, thiết lập kế hoạch hành động cho việc thực thi đồ 

án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, và Xây dựng cơ chế giám 

sát và đánh giá cho việc thực hiện bổ sung và thực thi quy trình quy 

hoạch chung thành phố Biên Hòa. 

2. Kiến nghị 

2.1. Tăng cường các văn bản dưới luật liên quan đến các bên 

liên quan: Cần tăng cường các văn bản dưới luật xác định rõ hơn vai 

trò, nhiệm vụ của các bên liên quan, để có thêm cơ sở cho các hoạt 

động về tham vấn và tham gia trong công tác quy hoạch. 
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2.2 Pháp lý hóa các nội dung vào quy trình quy hoạch: Các nội 

dung lồng ghép vào quy trình QHCXDĐT Việt Nam cần được pháp 

lý hóa thành các văn bản pháp quy sẽ góp phần làm cho việc thực hiện 

quy trình quy hoạch trong thực tế có cơ sở rõ ràng, dễ dàng triển khai 

các nội dung với sự tham gia của các bên liên quan. 

2.3 Tư duy quản lý chiến lược: Để từng bước vận dụng những 

công cụ mang tính chiến lược vào bối cảnh của các đô thị, đòi hỏi các 

nhà quản lý các cấp cần có tư duy chiến lược trong công tác thực hiện 

và thực thi đồ án quy hoạch.  

2.4 Các nội dung đề xuất nghiên cứu bổ sung: Phạm vi nghiên 

cứu của luận án chỉ giới hạn đối tượng thực hiện là quy hoạch chung 

xây dựng đô thị Việt Nam, và bàn luận vào trường hợp quy hoạch 

chung TP. Biên Hòa. Vì vậy kiến nghị các nghiên cứu bổ sung cho các 

cấp độ quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết cũng như vận dụng 

các kết quả vào các trường hợp khác trong hệ thống quy hoạch đô thị 

Việt Nam.    

Mặt khác, do sự đa dạng và phức tạp của các lĩnh vực có liên quan, 

có rất nhiều hướng để có thể tiếp tục nghiên cứu bổ sung trong việc 

vận dụng phương thức QHCL vào quy trình QHĐT Việt Nam. Cụ thể 

như đi sâu vào nghiên cứu các lĩnh vực liên quan như tâm lý học, xã 

hội học, kinh tế, chính trị, văn hóa,… nhằm tích hợp tốt hơn mọi yếu 

tố tác động trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị.  

Các vấn đề trong bối cảnh kinh tế xã hội ở Việt Nam, sự tác động 

của các yếu tố về văn hóa như phong tục, tập quán, lối sống của từng 

thành phố, từng khu vực cụ thể ảnh hưởng như thế nào đến các khía 

cạnh của hoạt động quy hoạch đô thị cũng cần thiết nghiên cứu chuyên 

sâu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 0.1 Sơ đồ cấu trúc Luận án 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính cấp thiết - Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu – Mục tiêu 

Phương pháp nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Cấu trúc luận án 
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TỔNG QUAN VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG THỨC QUY HOẠCH CHIẾN 

LƯỢC VÀO QUY TRÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM - 

ÁP DỤNG CHO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG THỨC QUY HOẠCH CHIẾN 

LƯỢC VÀO QUY TRÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

CHƯƠNG 1 

- Thuật ngữ  

- Khái niệm 

 

CHƯƠNG 3 

CHƯƠNG 2 

TQ về công 

tác QHĐT 

Việt Nam 

TQ Phương 

thức QH 

chiến lược 

TQ nghiên 

cứu áp dụng 

QHCL ở VN  

Tổng hợp -

XĐ mục tiêu 

NC 

CSKH 

cho MT2 

Phương pháp 
nghiên cứu 

 

CSKH 

cho MT3 
CSKH 

cho MT4 

KQNC 

cho MT1 
KQNC 

cho MT2 
KQNC 

cho MT3 
KQNC 

cho MT4 

KẾT LUẬN 

KIẾN NGHỊ 

BÀN 

LUẬN 

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 

CSKH 

cho MT1 

PHẦN MỞ 

ĐẦU 

TQ TPBH 

và CTQH 

TPBH  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG THỨC QUY HOẠCH 

CHIẾN LƯỢC VÀO QUY TRÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT 

NAM - ÁP DỤNG CHO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Sơ đồ quy trình quy hoạch chung đô thị theo Nghị định 37/2010 NĐ-CP 

ngày 07/04/2010. (Nguồn: Tác giả, 2015) 

QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT XD, CÁC 

TIÊU CHÍ ĐẤT ĐAI, HTXH VÀ HTKT 

YÊU CẦU,ĐỘNG LỰC, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ 

MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

LẬP 

NHIỆM 

VỤ QUY 

HOẠCH 

CHUNG 

 

ÑT(TÖ):    

≤ 3 Tháng 

 

ĐT (TỈNH) 

≤ 2 Tháng 

 

THỊ TRẤN, 

ÑT LOẠI V  

≤ 1 Tháng 

  

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC VÀ 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG 

ĐỒNG DÂN CƯ 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

QUY HOẠCH CHUNG 

PHÊ DUYỆT ≤ 15 ngày 

ÑT(TÖ):  TTCP 

ÑT (TỈNH): UBND 

ĐT (THỊ TRẤN): UBND 

THẨM ĐỊNH  

ÑT(TÖ): ≤ 25 ngaøy-BXD 

ĐT (TỈNH) ≤ 20 ngày-  

ĐT (THỊ TRẤN) ≤ 20 ngày 

SQHKT-SXD 

XĐ TÍNH CHẤT, VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ 

BỐ TRÍ HỆ THỐNG HTKT VÀ HTXH ĐÔ THỊ 

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

QUY ĐÒNH QUẢN LÝ THEO QUY 

HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN – ĐÁNH GIÁ QUY 

HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ  

PHÂN TÍCH, ĐG ĐIỀU KIỆN TN, HIỆN TRẠNG 

KT-XH, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, SDĐ, HTXH, 

HTKT, MÔI TRƯỜNG CỦA TOÀN THÀNH PHỐ 

VÀ TỪNG ĐÔ THỊ  

LẬP ĐỒ 

ÁN QUY 

HOẠCH 

CHUNG 

 

ÑT(TÖ):  

≤ 15 Tháng 

 

ĐT (TỈNH)  

≤ 12 Tháng 

 

THỊ TRẤN, 

ÑT LOẠI V  

≤ 09 Tháng 

 

  

XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC 

PHÁT TRIỂN  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ 

DỰ KIẾN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN 

QUY HOẠCH CHUNG 

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC VÀ 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG 

ĐỒNG DÂN CƯ  

THẨM ĐỊNH  

ÑT(TÖ): ≤ 30 ngaøy-BXD 

ĐT (TỈNH) ≤ 25 ngày-  

ĐT (THỊ TRẤN) ≤ 20 ngày 

SQHKT-SXD 

PHÊ DUYỆT  

ÑT(TÖ):  TTCP ≤ 25 ngày 

ÑT (TỈNH): UBND 

ĐT (THỊ TRẤN): UBND 

≤ 15 ngày 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HTKT ĐÔ THỊ 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU 

TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ (THÔNG TƯ 06/2013/TT-BXD) 



 

Hình 1.14 Sơ đồ quy trình Quy hoạch chiến lược điển hình (Nguồn: Tác giả, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIỂN KHAI - 

ĐÁNH GIÁ 

PHÂN TÍCH & DỰ 

BÁO TÁC ĐỘNG BÊN 

TRONG, BÊN NGOÀI 

QUY TRÌNH QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

XÂY DỰNG TẦM 

NHÌN  

 

GIAI ĐOẠN 1 

ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA 

CHỌN CHIẾN LƯỢC 

XÂY DỰNG CHIẾN      

   LƯỢC TRUNG –  

DÀI HẠN 

XÂY DỰNG KẾ 

HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

- DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC  

 

TRIỂN KHAI VÀ 

 ĐIỀU PHỐI 

GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 3 GIAI ĐOẠN 4 

 

XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG 

CÁC MỤC TIÊU 

 

ĐÁNH GÍA 

PHẢN HỒI 

XÁC ĐỊNH 

VẤN ĐỀ 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ  

VÀ XÂY DỰNG TẦM NHÌN, 

MỤC TIÊU 

LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4 – Đề xuất lồng ghép những giá trị của QHCL vào Quy trình Quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Việt Nam (Nguồn: Tác giả, 2016) 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

XÂY DỰNG TẦM NHÌN  

YÊU CẦU,ĐỘNG LỰC, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ 

MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

GIAI ĐOẠN 1 

LẬP 

NHIỆM VỤ 

QH CHUNG 

ÑT(TÖ) ≤  3 T 

ÑT (TÆNH) ≤2T 

ÑT (THÒ 

TRAÁN)  ≤ 1 T  

 

LAÁY YÙ KIEÁN CAÙC CÔ QUAN, 

TỔ CHỨC VÀ ĐẠI DIỆN 

CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY 

HOẠCH CHUNG 

PHÊ DUYỆT: THỦ TƯỚNG/UBND  

THẨM ĐỊNH: BỘ XÂY DỰNG/SỞ  

XĐ CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ THAM GIA 

BỐ TRÍ HỆ THỐNG HTKT VÀ HTXH ĐÔ THỊ 

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

GĐ 3: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO QUY 

HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ  

 

GIAI ĐOẠN 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

– ĐÁNH GIÁ 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐKTN, HIỆN TRẠNG KT-XH, 

DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, SDĐ, HTXH, HTKT, MÔI 

TRƯỜNG CỦA TOÀN THÀNH PHỐ VÀ TỪNG ĐÔ THỊ  

GIAI ĐOẠN 2 

LẬP ĐỒ ÁN 

QUY 

HOẠCH 

CHUNG 

ÑT(TÖ):  

≤ 15 Tháng 

ĐT (TỈNH):  

≤ 12 Tháng 

ÑT (THÒ 

TRẤN):  

≤ 09 Tháng 

 

  

XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC 

PHÁT TRIỂN  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ 

DỰ KIẾN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUY 

HOẠCH CHUNG 

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC VÀ ĐẠI DIỆN 

CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ  

THẨM ĐỊNH: BỘ XÂY DỰNG  

/ CƠ QUAN  QL QUY HOẠCH  

PHÊ DUYỆT: THỦ TƯỚNG (TƯ) 

/ UBND CÙNG CẤP 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HTKT ĐÔ THỊ 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ (THÔNG TƯ 06/2013/TT-BXD) 

QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT XD, CÁC TIÊU 

CHÍ ĐẤT ĐAI, HTXH VÀ HTKT 

XĐ TÍNH CHẤT, VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ 
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Hình 3.11: Sơ đồ hóa quy trình quy hoạch chung thành phố Biên Hòa thực hiện theo 

quyết định phê duyệt số 2302/QĐ-UBND ngày 25/07/2014 (Nguồn: Tác giả, 2016) 

 

LẬP 

NHIỆM 

VỤ ĐIỀU 

CHỈNH 

QUY 

HOẠCH 

CHUNG 

TP. BIÊN 

HÒA  

 

  

 

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC VÀ 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG 

ĐỒNG DÂN CƯ BẰNG 

VĂN BẢN  

 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

QUY HOẠCH CHUNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI PHÊ 

DUYỆT NHIỆM VỤ QH 

SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG 

NAI THẨM ĐỊNH  

XÁC ĐỊNH PHẠM VI NGHIÊN CỨU, TÍNH CHẤT,  VAI 

TRÒ CỦA ĐÔ THỊ 

NỘI DUNG YÊU CẦU NGHIÊN CỨU LẬP ĐIỀU CHỈNH 

QUY HOẠCH CHUNG TP. BIÊN HÒA 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU; DỰ BÁO QUY MÔ; CÁC CHỈ 

TIÊU KTKT 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 

 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH 

CHUNG XÂY DỰNG TP. BIÊN HÒA 

CÔNG BỐ QUY HOẠCH  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN–ĐÁNH GIÁ 

 

LẬP ĐỒ 

ÁN ĐIỀU 

CHỈNH 

QUY 

HOẠCH 

CHUNG 

TP. BIÊN 

HÒA  

 

 

 

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QH 

CHUNG TP. BIÊN HÒA, CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU, 

NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN, RANH GIỚI VÀ PHẠM VI 

NGHIÊN CỨU QH. 

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ 

HIỆN TRẠNG (KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, SỬ DỤNG 

ĐẤT, HÌNH THÁI ĐÔ THỊ, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT) 

TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, MỤC 

TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN, CÁC DỰ BÁO PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ, DÂN SỐ, QUY MÔ ĐẤT ĐAI, CÁC CHỈ 

TIÊU KTKT CHÍNH YẾU CỦA THÀNH PHỐ. 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN 

QUY HOẠCH CHUNG 

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐẠI 

DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG 

DÂN CƯ BẰNG VĂN BẢN  

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

TỈNH ĐỒNG NAI (UBND 

TỈNH QĐ THÀNH LẬP) 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

PHÊ DUYỆT  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ: MÔ HÌNH PHÁT 

TRIỂN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN, QH SỬ 

DỤNG ĐẤT, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN HỆ THỐNG HTKT, VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  PHÁT 

TRIỂN: CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC, CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ. 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU (ĐẾN 2020): MỤC 

TIÊU, QUY MÔ PHÁT TRIỂN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN KHÔNG GIAN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12 Đề xuất lồng ghép những giá trị của QHCL vào Quy trình Quy hoạch chung 

thành phố Biên Hòa (Nguồn: Tác giả, 2016) 

PHÊ DUYỆT: UBND TỈNH 

ĐỒNG NAI 
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LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC VÀ ĐẠI DIỆN 

CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ  

GIAI ĐOẠN 2 

LẬP ĐỒ ÁN 

ĐIỀU CHỈNH 

QH CHUNG 

TP. BIÊN 

HÒA 

LỒNG GHÉP 

NỘI DUNG 

TẦM NHÌN 

VÀ KẾ 

HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG 

  

 

THẨM ĐỊNH: HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH TỈNH ĐỒNG NAI  
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BỐ TRÍ HỆ THỐNG HTKT VÀ HTXH ĐÔ THỊ 

GIAI ĐOẠN 1 

 

KHÔNG THAY 

ĐỔI  

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC VÀ ĐẠI DIỆN 

CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY 

HOẠCH CHUNG 

PHÊ DUYỆT: UBND TỈNH ĐN  

THẨM ĐỊNH: SỞ XÂY DỰNG  

XĐ TÍNH CHẤT, VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ 

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

XĐ CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ THAM GIA 

GĐ 3: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO QUY 

HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ  

 

GIAI ĐOẠN 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN – 

ĐÁNH GIÁ 

 

 

 

YÊU CẦU,ĐỘNG LỰC, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ 

MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

XÂY DỰNG TẦM NHÌN  

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUY 

HOẠCH CHUNG 
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YÊU CẦU,ĐỘNG LỰC, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ 

MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

GIAI ĐOẠN 1 

LẬP NHIỆM VỤ 

QH CHUNG 

  

 ĐT (TƯ):   ≤ 3 Tháng 

ĐT (TỈNH) ≤ 2 Tháng 

ĐT (THỊ TRẤN) 

       ≤ 1 Tháng 

 

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

PHÊ DUYỆT: THỦ TƯỚNG /UBND 

THẨM ĐỊNH: BỘ XÂY DỰNG/CƠ QUAN QLQH 

XĐ TÍNH CHẤT, VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ 

BỐ TRÍ HỆ THỐNG HTKT VÀ HTXH ĐÔ THỊ 

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

GIAI ĐOẠN 3: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH 

CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ  

 

GIAI ĐOẠN 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN – 

 ĐÁNH GIÁ  

PHÂN TÍCH, ĐG ĐIỀU KIỆN TN, HIỆN TRẠNG 

KT-XH, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, SDĐ, HTXH, 

HTKT, MÔI TRƯỜNG CỦA TOÀN THÀNH 

PHỐ VÀ TỪNG ĐÔ THỊ  

GIAI ĐOẠN 2 

LẬP ĐỒ ÁN QUY 

HOẠCH CHUNG 

 

ÑT(TÖ):  

≤ 15 Tháng 

ĐT (TỈNH):  

≤ 12 Tháng 

ĐT (THỊ TRẤN):  

     ≤ 9 Tháng 

  

 

XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC 

PHÁT TRIỂN  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ 

DỰ KIẾN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG 

LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ  

THẨM ĐỊNH: BỘ XÂY DỰNG / CƠ QUAN 

QUẢN LÝ QUY HOẠCH 

PHÊ DUYỆT:  THỦ TƯỚNG (TƯ) / UBND 

CÙNG CẤP 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HTKT ĐÔ THỊ 

ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ (THÔNG TƯ 06/2013/TT-BXD) 

QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT XD, CÁC 

TIÊU CHÍ ĐẤT ĐAI, HTXH VÀ HTKT 

XÁC ĐỊNH CÁC BÊN 

LIÊN QUAN 

TÌM HIỂU - CÁC DỰ 

LIỆU ĐẦU VÀO 

GIAI ĐOẠN 1 

 

XÁC ĐỊNH 

VẤN ĐỀ 

PHÂN TÍCH MÔI 

TRƯỜNG 

PHÂN TÍCH VÀ DỰ 

BÁO TÁC ĐỘNG 

GIAI ĐOẠN 4 

 

TRIỂN KHAI 

– ĐÁNH GIÁ 

GIAI ĐOẠN 3 

LỰA CHỌN 

CHIẾN LƯỢC 

XÂY DỰNG 

KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG 

ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA 

CHỌN CHIẾN LƯỢC 

XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG 

CÁC MỤC TIÊU 

XÂY DỰNG TẦM NHÌN 

XÂY DỰNG KẾ 

HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

XÂY DỰNG CHIẾN 

LƯỢC TRUNG – DÀI 

HẠN 

GIAI ĐOẠN 2 

 

PHÂN TÍCH, 

ĐÁNH GIÁ 

XÂY DỰNG 

TẦM NHÌN, 

MỤC TIÊU 

TRIỂN KHAI VÀ ĐIỀU 

PHỐI 

ĐÁNH GIÁ PHẢN HỒI 

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

Hình 3.3. Sơ đồ thể hiện sự liên hệ giữa quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam và quy trình QHCL (Nguồn: Tác giả, 2016) 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 


